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có hơn 120 người tham gia các đề tài nghiên cứu từ 
cấp cơ sở đến cấp nhà nước (bảng 3). Lĩnh vực nghiên 
cứu cũng ngày càng đa dạng hơn, nhưng chủ yếu là Y 
Dược học cổ truyền, kết hợp Y Dược học cổ truyền với 
y học hiện đại trong phòng và chữa bệnh,…Các 
nghiên cứu về y dược học và Y Dược học cổ truyền đã 
giúp cho các giảng viên của Học viện cập nhật và 
nâng cao kiến thức, đặc biệt nhiều kết quả nghiên cứu 
đã được ứng dụng trực tiếp vào hoạt động khám và 
điều trị tại bệnh viện của Học viện. Một số cán bộ tham 
gia nghiên cứu điều tra, khảo sát, đánh giá về sức 
khỏe cộng đồng, về hệ thống y tế cơ sở, về hoạt động 
dạy và học trong Học viện... 

Bảng 3: Số người tham gia nghiên cứu. (Đơn vị: 
người) 

Điều đáng chú ý là có 153 người (chiếm 52,4%) 
không tham gia nghiên cứu (thời gian nghiên cứu bằng 
0) và trong số này có 122 giảng viên (phần lớn là giảng 
viên nữ đang ở tuổi sinh con). 

Các nguồn nhân lực khác như học viên sau đại 
học, sinh viên hầu như chưa được khai thác. 

Kết luận 
So với thời gian 07 năm từ khi được thành lập đến 

nay và so với quy mô hoạt động thì đội ngũ nghiên cứu 
Khoa học của Học viện đã phát triển nhanh chóng, cả 
về số lượng và chất lượng. Qua quá trình thực hiện các 
đề tài nghiên cứu, trình độ nghiên cứu và tính chuyên 
nghiệp của đội ngũ nghiên cứu Khoa học đã được 

thường xuyên nâng cao. Nhưng số lượng người không 
tham gia nghiên cứu còn lớn. Để phát triển mạnh mẽ 
hoạt động NCKH cả chiều rộng lẫn chiều sâu, thì các 
giải pháp củng cố, xây dựng đội ngũ nghiên cứu Khoa 
học của Học viện cần được thực hiện triệt để. Từ việc 
ưu tiên tuyển dụng người có năng lực nghiên cứu, đến 
việc kiểm chứng kết quả nghiên cứu đảm bảo tính 
khách quan, tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi. 

Cùng với tăng cường kinh phí cho NCKH, cần đặc 
biệt chú ý hoàn chỉnh cơ chế quản lý NCKH sao cho 
tất cả giảng viên đều tích cực tham gia NCKH. Quan 
tâm hơn nữa đến chính sách đãi ngộ để thu hút lực 
lượng trẻ và phát triển lực lượng đầu ngành. Tổ chức 
các lớp tập huấn tại Học viện hoặc cử cán bộ tham gia 
các khóa học, tham gia hợp tác nghiên cứu với các cơ 
sở khác, kể cả ở nước ngoài. Tổ chức các nhóm nghiên 
cứu có sự tham gia của học viên sau đại học và sinh 
viên.  
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Đặt vấn đề 
Cùng với sự định lượng virus trong máu trước điều 

trị, việc xác định genotype của virus viêm gan C (HCV) 
ở người bệnh nhiễm đóng vai trò quan trọng trong việc 
tiên lượng điều trị và quyết định thời gian điều trị[1]. 
Người ta đã chứng minh rằng các genotype khác nhau 
có tính đáp ứng điều trị bằng interferon kết hợp ribavirin 
khác nhau trong đó genotype 1 có tính đáp ứng tương 
đối thấp nhất[2]. Các phương pháp xác định genotype 
HCV bằng kỹ thuật PCR hay giải trình tự thường dựa 
vào vùng 5’ không mã hóa của bộ gen HCV. Trong khi 
việc phân biệt các genotype khác của HCV như type 2, 
3, 4, 5 trên vùng này là rõ ràng thì một số lượng không 
nhỏ các mẫu chứa genotype 6 thường được xác định là 
genotype 1 dẫn đến hậu quả là người bệnh bị tiên 
lượng điều trị và quyết định thời gian điều trị sai, gây ra 
tốn kém không cần thiết và các phản ứng phụ nguy 
hiểm đi kèm khi điều trị dài ngày với genotype 1. Đứng 
trước tình hình đó, người ta khuyến cáo nên sử dụng 
vùng gen NS5B để phân biệt giữa genotype 1 và 6[3]. 
Công ty TNHH TM và DV Nam Khoa đã phát triển 

phương pháp giải trình tự trên vùng gen NS5B để phân 
biệt các genotype 1 và 6. Mặc dù có độ chính xác cao 
nhưng nhược điểm của phương pháp giải trình tự là 
thiết bị đắt tiền và hóa chất không rẻ, điều này làm cho 
phương pháp này khó có thể được thực hiện rộng rãi 
trong thực tế lâm sàng. Với những lý do này, chúng tôi 
đề xuất một phương pháp phân biệt genotype 1 và 6 
dựa trên vùng NS5B bằng kỹ thuật PCR. Ưu điểm của 
kỹ thuật này là thiết bị và hóa chất thực hiện rất phổ 
biến nên khả năng ứng dụng rộng rãi trong thực tế lâm 
sàng sẽ lớn. 

 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Các oligonucleotide, các mẫu huyết thanh 

chứng chứa HCV genotype 1 và 6, mẫu huyết thanh 
dương tính HCV, các hóa chất để tách chiết RNA 
virus và thực hiện phản ứng RT-PCR: Các 
oligonucleotide sử dụng trong nghiên cứu được tổng 
hợp nhân tạo bởi công ty Sigma (Mỹ); Công ty Nam 
Khoa cung cấp các mẫu huyết thanh chứng chứa 
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genotype 1 và 6, 48 mẫu huyết thanh dương tính HCV 
mang genotype 1 hoặc 6 được xác định bằng phương 
pháp giải trình tự vùng gen NS5B, bộ kit tách chiết 
RNA virus (RNA-Prep), bé kit tổng hợp cDNA (cDNA 
synthesis kit). Bé kit PCR được mua từ Qiagen. 

2. Thiết kế các oligonucleotide đặc hiệu cho 
genotype 1 và 6 dựa vào vùng gen NS5B thuộc bộ 
gen HCV: Từ ngân hàng bộ gen (GENBANK), chúng 
tôi thu thập 633 trình tự bộ gen HCV của genotype 1 và 
67 trình tự bộ gen của genotype 6. Chúng tôi trích xuất 
đoạn gen NS5B nằm giữa cặp primer HC3 và HC3R [4] 
của tất cả các trình tự này và đem so sánh theo cột 
(alignment) bằng phần mềm ClustalX (EBI), từ đó 
chúng tôi chọn ra vùng trình tự nucleotide cho phép 
phân biệt được genotype 1 và 6. Từ đoạn trình tự này 
chúng tôi thiết kế các oligonucleotide dùng cho phản 
ứng allele-specific RT-PCR như sau: NS5B16F- 
GACYTSGAGYTSATAACATC (mồi xuôi chung cho 
genotype 1 và 6); NS5B1R- 
GAGAGTAACTATGGAGTGAAAATGCGCTAAG (mồi 
ngược đặc hiệu cho genotype 1); NS5B6R-
YRTGGAGTGARAANGCDGCC (mồi ngược đặc hiệu 
cho genotype 6).  

3. Xây dựng quy trình phân biệt genotype 1 và 6 
bằng kỹ thuật allele-specific RT-PCR: Từ các mẫu 
huyết thanh chứng chứa genotype 1 và genotype 6 
được cung cấp bởi công ty Nam Khoa, chúng tôi tiến 
hành tách chiết RNA của HCV bằng bộ kit RNA-Prep. 
Sau đó, thực hiện phản ứng phiên mã ngược với bộ kit 
cDNA synthesis kit với chương trình nhiệt như sau: 
25oC trong 5 phút tiếp theo là 50oC trong 30 phút. 
cDNA từ phản ứng này được cho vào hai phản ứng 
PCR sử dụng bộ kit PCR, phản ứng I với hệ mồi nhằm 
phát hiện genotype 1 (NS5B16F-NS5B1R) và phản 
ứng II với hệ mồi nhằm phát hiện genotype 6 
(NS5B16F-NS5B6R). Chương trình luân nhiệt cho 
phản ứng PCR như sau: 95oC-15 phút (1 chu kỳ); 
94oC-1 phút, 62oC-1 phút, 72oC-1 phút (40 chu kỳ); 
72oC-10 phút (1 chu kỳ). Các sản phẩm PCR genotype 
HCV được điện di trên gel agarose và phát hiện với 
chất đánh dấu huỳnh quang Ethidium Bromide. 

4. Đánh giá quy trình phân biệt genotype trên 
các mẫu huyết thanh lâm sàng: Chúng tôi đánh giá 
quy trình đã xây dựng trên 48 mẫu huyết thanh dương 
tính với HCV đã được xác định nhiễm genotype 1 hoặc 
6 bằng phương pháp giải trình tự trên vùng NS5B do 
công ty Nam Khoa thực hiện. Kết quả thu nhận được từ 
quy trình phân type bằng kỹ thuật allele-specific RT-
PCR được so sánh với kết quả giải trình tự vùng NS5B 
để xem xét sự tương đồng giữa hai phương pháp.  

 
Kết quả và thảo luận 
1. Thiết kế hệ mồi cho phản ứng allele-specific 

RT-PCR nhằm phân biệt genotype 1 và 6 dựa trên 
vùng gen NS5B. 

Từ việc so sánh sự tương đồng trên vùng gen 
NS5B (Hình 1) của 633 mẫu genotype 1 và 67 mẫu 
genotype 2, chúng tôi đã chọn được vùng trình tự cho 
phép thiết kế một mồi xuôi chung cho cả genotype 1 

và genotype 6, hai mồi ngược đặc hiệu cho từng 
genotype 1 và 6.  

 

 
Hình 1. Cấu trúc bộ gen của virus HCV. Vùng gen NS5B  

được đánh dấu đậm 
 
Trình tự nucleotide của các mồi được trình bày 

trong phần Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu. Mồi 
xuôi NS5B16F bắt cặp hoàn toàn vào cả hai genotype 
1 và 6. Mồi ngược đặc hiệu genotype 1 NS5B1R bắt 
cặp hoàn toàn vào 633 trình tự bộ gen HCV genotype 
1, nhưng chỉ bắt cặp một phần vào 67 trình tự bộ gen 
genotype 6, đặc biệt ở đầu 3’ của mồi có đến 4 
nucleotide không bắt cặp với mạch khuôn tạo nên một 
cấu trúc hở (overhang). Cấu trúc overhang tại đầu 3’ 
của mồi bắt cặp với mạch khuôn ngăn cản hoạt động 
kéo dài mạch mới (primer extension) của enzyme Taq 
polymerase. Tương tự, mồi đặc hiệu cho genotype 6 là 
NS5B6R bắt cặp hoàn toàn vào các trình tự bộ gen 
của genotype 6 nhưng tạo cấu trúc overhang gồm 5 
nucleotide khi bắt cặp với các trình tự genotype 1. Các 
mồi này được khảo sát hoạt động thực tế trong phản 
ứng allele-specific RT-PCR trên các mẫu huyết thanh 
chứng chứa genotype 1 và 6.  

 
Hình 2. Cấu trúc bắt cặp hoàn toàn và không hoàn toàn 

(overhang) của các mồi đặc hiệu. Primer 1: mồi đặc hiệu cho 
genotype 1; primer 6: mồi đặc hiệu cho genotype 6; Genotype 1: 
cDNA của genotype 1 HCV; Genotype 6: cDNA của genotype 6 

HCV 
 
2. Xây dựng quy trình phân biệt genotype 1 và 6 
Đặc điểm cơ bản của enzyme Taq polymerase khi 

kéo dài mạch khuôn từ vị trí của mồi đang bắt cặp là 
cần phải có cấu trúc bắt cặp hoàn toàn giữa mồi và 
mạch khuôn, đặc biệt với các nucleotide ở đầu 3’ của 
mồi như minh họa ở Hình 2. Trên nguyên tắc, chỉ cần 1 
nucleotide ở đầu 3’ của mồi không bắt cặp là đã đủ để 
ức chế hoạt tính kéo dài mạch khuôn của Taq 
polymerase[5]. Với đặc tính này của Taq polymerase và 
với hai mồi đặc hiệu cho genotype 1 và 6, chúng tôi đã 
xây dựng quy trình phân type dựa trên kỹ thuật mà 
chúng tôi gọi là allele-specific RT-PCR. cDNA tổng hợp 
từ RNA qua quá trình phiên mã ngược được cho vào 2 
phản ứng PCR riêng biệt, mỗi phản ứng chứa mồi đặc 
hiệu cho từng genotype. Sơ đồ các bước thao tác của 
quy trình allele-specific RT-PCR được trình bày trong 
hình 3A. Kết quả của quy trình này trên các mẫu 
huyết thanh chứng genotype 1 và 6 được trình bày 
trong hình 3B. 
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Hình 3A. Sơ đồ các bước tiến hành quy trình allele-specific RT-PCR nhằm phân biệt genotype 1 và 6 Hình 3B. Kết quả của quy trình allele-
specific RT-PCR trên các mẫu huyết thanh chứng chứa genotype 1 và 6. Giếng 1-3: Kết quả PCR với cặp mồi NS5B16F-NS5B1R trên các mẫu 
RNA HCV genotype 1; Giếng 4-6: Kết quả PCR với cặp mồi NS5B16F-NS5B1R trên các mẫu RNA HCV genotype 6; Giếng 7: Kết quả PCR với 
cặp mồi NS5B16F-NS5B1R trên nước cất; Giếng 8-10: Kết quả PCR với cặp mồi NS5B16F-NS5B6R trên các mẫu RNA HCV genotype 6; Giếng 
11-13: Kết quả PCR với cặp mồi NS5B16F-NS5B6R trên các mẫu RNA HCV genotype 1; Giếng 7: Kết quả PCR với cặp mồi NS5B16F-NS5B6R 

trên nước cất.  
 

Kết quả PCR cho thấy phản ứng với mồi đặc hiệu 
type 1 chỉ cho tín hiệu huỳnh quang dương tính trên 3 
mẫu huyết thanh chứng genotype 1 và kết quả âm tính 
trên 3 mẫu huyết thanh chứng genotype 6. Ngược lại, 
phản ứng với mồi đặc hiệu type 6 chỉ cho tín hiệu 
huỳnh quang dương tính trên 3 mẫu huyết thanh chứng 
genotype 6 và kết quả âm tính trên 3 mẫu huyết thanh 
chứng genotype 1. Các sản phẩm PCR có kích thước 
như mong đợi là 361 bp cho genotype 1 và 352 bp cho 
genotype 6. Kết quả giải trình tự nucleotide các sản 
phẩm PCR này (kết quả không trình bày) cho thấy tính 
đặc hiệu đối với trình tự nucleotide của genotype 1 và 6 
của HCV.  

3.3. Đánh giá quy trình  
Với quy trình phân type đã xây dựng, chúng tôi áp 

dụng trên 48 mẫu huyết thanh dương tính HCV lâm 
sàng để đánh giá khả năng hoạt động thực tế của quy 
trình. Các mẫu huyết thanh này đã được xác định 
genotype bằng phương pháp giải trình tự vùng NS5B, 
tất cả 48 mẫu này chỉ chứa hoặc genotype 1 hoặc 
genotype 6. Kết quả đánh giá được trình bày trong 
Bảng 1.  

Bảng 1. Đánh giá quy trình phân type trên 48 mẫu 
huyết thanh có so sánh với phương pháp giải trình tự 
vùng gen NS5B. (1): Số thứ tự của mẫu huyết thanh; 
(2): Mã số mẫu huyết thanh; (3): Kết quả giải trình tự 
vùng gen NS5B; (4): Kết quả phân type bằng quy trình 
allele-specific RT-PCR. 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 
1 578 1b 1 17 141 1b 1 33 CC1544 6e 6 
2 783 1b 1 18 CC335 6a 6 34 CC1591 6e 6 
3 CB1076 1b 1 19 CC337 6e 6 35 CC1592 1a 1 
4 615 6f 6 20 CC484 1b 1 36 544 6p 6 
5 623 6f 6 21 CC485 1b 1 37 567 1b 1 
6 652 6e 6 22 670 6a 6 38 601 1b 1 

7 CC34 1a 1 23 671 6e 6 39 CC1688 6a 6 
8 CC35 6a 6 24 672 1a 1 40 CC1689 6e 6 
9 CC36 6e 6 25 674 6a 6 41 CC1471 6e 6 
10 CC151 6e 6 26 818 6a 6 42 CC1538 6e. 6 
11 CC152 6a 6 27 847 6a 6 43 CC1546 1b 1 
12 CC153 1b 1 28 241 1b 1 44 CC1799 6a 6 
13 CC208 6e 6 29 283 1b 1 45 CC1800 6a 6 
14 CC179 6p 6 30 291 6e 6 46 655 1a 1 
15 CC265 6e 6 31 972 1b 1 47 CC1540 1b 1 
16 113 1b 1 32 CC1543 6a 6 48 CC1541 1b 1 

Bảng 1 cho thấy kết quả xác đinh genotype của 
quy trình allele-specific RT-PCR hoàn toàn phù hợp với 
kết quả giải trình tự vùng NS5B. Như vậy độ đặc hiệu 
phân type của quy trình này trên 48 mẫu huyết thanh 
lâm sàng đạt 100%. 

Kết luận 
Chúng tôi đã thiết kế thành công mồi xuôi 

NS5B16F (GACYTSGAGYTSATAACATC) phát hiện 
chung genotype 1 và 6 của HCV. Mồi ngược NS5B1R 
(GAGAGTAACTATGGAGTGAAAATGCGCTAAG) 
phát hiện đặc hiệu genotype 1. Mồi ngược NS5B6R 
(YRTGGAGTGARAANGCDGCC) phát hiện đặc hiệu 
genotype 6. Chúng tôi đã xây dựng thành công quy 
trình allele-specific RT-PCR (Hình 3A) nhằm phân 
biệt genotype 1 và 6 trên các mẫu huyết thanh chứng. 
Chúng tôi đã đánh giá quy trình phân type này trên 48 
mẫu huyết thanh HCV dương tính có so sánh với kết 
quả giải trình tự vùng NS5B (Bảng 1). Quy trình này 
có độ đặc hiệu 100% trên 48 mẫu huyết thanh đã 
khảo sát. 

summary 
Characterization of hepatitis C virus genotypes is 

important issue for treatment prognosis and for 
decision of therapy duration. Genotype 6 is often 

3A 3B 
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mischaracterized as genotype 1 based on the 
sequence analysis by PCR or sequencing on the 
5’NTR of HCV genome. Therefore, we have developed 
an allele-specific RT-PCR method to specifically 
distinguish genotype 1 and 6 based on the NS5B 
region. This method includes the RNA extraction step 
followed by the cDNA synthesis step and ended with 
two genotype-specific PCR. Each of two genotype-
specific PCR contains a general forward primer and a 
genotype-specific reverse primer. Consequently, each 
PCR gives the positive signal for the specific genotype 
and negative signal for the other genotype as tested 
with the control sera containing genotype 1 or 6. The 
evaluation of the method on 48 clinical sera gave the 
genotype-specific characterization compared to the 
NS5B sequencing results on the same samples. In 
conclusion, our method to characterize the genotype 1 
and 6 based on the NS5B region is reliable and it could 
find its application in clinical practice. 
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XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM LAO TRONG NHÂN VIÊN Y TẾ BẰNG KỸ THUẬT ELISPOT  

DỰA TRÊN KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP CFP10/ESAT6 
 

Đỗ Thị Quỳnh Nga, Vũ Thị Kim Liên,  
Trần Thị Hải Âu, Lê Huy Hoàng, Đặng Đức Anh 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 
Nguyễn Văn Hưng, Hoàng Thị Phượng 

Bệnh viện Phổi Trung ương 
TÓM TẮT 
Quá trình hoàn thiện kỹ thuật miễn dịch gắn 

enzyme (ELISPOT) dựa trên kháng nguyên đặc hiệu vi 
khuẩn lao đã được tiến hành để xác định tỉ lệ nhiễm 
M.tuberculosis trên nhân viên y tế. Kết quả cho thấy 
quy trình ELISPOT sử dụng kháng nguyên tái tổ hợp 
CFP10/ESAT6 đạt độ tương đồng 92% so với kít 
thương mại. Cán bộ y tế làm việc trong môi trường 
bệnh viện lao có nguy cơ nhiễm lao cao gấp 3 lần so 
với nhóm tình nguyện không tiếp xúc bệnh nhân lao 
(p<0.05). 

Từ khóa: Quy trình ELISPOT; kháng nguyên tái tổ 
hợp; phản ứng mantoux. 

summary 
The aims of this paper were to identify proportion of 

tuberculous infection and its risk factors among HCWs 
by in-house ELISPOT assay comparing to 
QuantiFERON-TB Gold In-TubeTM

 We found that The 
proportion of TB infection among HCWs as estimated 
by in-house ELISPOT assay and QuantiFERON-TB 
Gold In-TubeTM was 43.2% and 44.6% respectively. 
Agreement between ELISPOT assay and 
QuantiFERON-TB Gold In-Tube were evaluated by 
Kappa statistic (Kappa: 0.841; 95% CI 0.719-0.963). 
Working in tuberculosis hospital were 3 times more 
likely to have tuberculous infection (OR: 3.048; 95% 
CI: 1.115-8.333; p= 0.03) compared to those who was 
not working as HCWs. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lao đã được OSHA (Occupational Safety and 
Health Administration) công nhận là một trong những 
bệnh liên quan đến nghề nghiệp. ở Việt Nam, bệnh lao 
được xếp vào nhóm các bệnh nhiễm khuẩn nghề 
nghiệp nằm trong danh mục 25 bệnh nghề nghiệp 
được bảo hiểm (1). Kết quả theo dõi Mantoux tại một 
bệnh viện lao tuyến tỉnh cho thấy sự thay đổi đường 
kính liên quan đến thời gian làm việc của những nhân 
viên y tế này (1). Một nghiên cứu được tiến hành trên 
toàn thể nhân viên y tế tại Bệnh viện Phổi Hà Nội năm 
2009 cho thấy tỷ lệ nhiễm lao là 47 % (6). Tỷ lệ này 
cũng được báo cáo tại một số nước trên thế giới khi 
điều tra tình hình lây nhiễm lao trong nhân viên y tế 
(2,3,4). 

Kỹ thuật xác định INF gamma phóng thích (INF 
gamma released ELISA) dựa trên kháng nguyên đặc 
hiệu vi khuẩn lao CFP10/ESAT6 đã đang được thay 
thế phản ứng mantoux trong chẩn đoán nhiễm lao tại 
các nước phát triển do có độ đặc hiệu cao đặc biệt trên 
các đối tượng có chủng ngừa BCG. Trong nghiên cứu 
này, chúng tôi tiến hành xác định tỷ lệ nhiễm lao trong 
nhân viên y tế bằng bộ sinh phẩm in-house ELISPOT 
dựa trên kháng nguyên tái tổ hợp CFP10/ESAT6. Kết 
quả được so sánh với kít thương mại (Quantiferon TB 
gold test, Celletis). 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Lựa chọn đối tượng nghiên cứu. 


